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Báo cáo thường niên

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoan & Xây dựng – VIWASEEN.3

Năm báo cáo:
 2008

I-Lịch sử hoạt động của Công ty

1/ Những sự kiện quan trọng

Công ty Cổ Phần Khoan và Xây dựng -VIWASEEN.3, tên giao dịch DRILLING AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY -VIWASEEN.3

 Tiền thân của Công ty Cổ phần Khoan & Xây dựng - VIWASEEN.3 là Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm được thành lập theo QĐ số 143/QĐ- TCLĐ ngày 5/3/1999 của Tổng Công ty XNK Xây dựng Việt nam với tên gọi Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm. Trong bối cảnh đất nước nhiều khó khăn, với số vốn ít ỏi ban đầu và đội ngũ công nhân khiêm tốn, Xí nghiệp đã nỗ lực không ngừng để phát triển trở thành một trong những Xí nghiệp Khoan khai thác nước có uy tín trong nước. 
Đến tháng 12/2006 Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm chuyển thành Công ty Cổ phần Khoan & Xây dựng - VIWASEEN.3 theo quyết định số 1732/QĐ-BXD ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thành phố Hà Nội. Hiện nay Công ty là Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Từ khi chuyển đổi thành Công ty Cổ phần, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty đều đạt vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra như giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Từ đó đã cải thiện được đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.

Công ty đã được Trung tâm chứng nhận QUACERT thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2000: 

2/ Quá trình phát triển:

- Nghành nghề kinh doanh: theo giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 0103015253 do Sở kế hoạch và Đầu tư  Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và thay đổi lần thứ 01 ngày 16/6/2008. Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau:

+ Thiết kế và thi công khoan khai thác nước ngầm, khoan cọc nhồi, khoan thăm dò khoáng sản, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và xử lý nền móng công trình;
+ Tư vấn đầu tư ( Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) và tư vấn xây dựng các công trình cấp thoát nước và môi trường;

+ Xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, các công trình năng lượng, công trình kỹ thuật hạ tầng khác;

+ Sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước.
+ Làm đại lý cho các hãng sản xuất vật tư, thiết bị trong và ngoài nước phục vụ sản xuất tiêu dùng.

- Tình hình hoạt động


Công ty có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, thiết bị thi công hiện đại và đồng bộ, Công ty đã tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình. Một số công trình tiêu biểu gắn liền với sự phát triển của  Công ty như: Khoan, xây dựng và lắp đặt tuyến ống nước thô từ các trạm bơm giếng về khu sử lý của nhà máy Cáo đỉnh công suất 60.000m3/ngày và các nhà máy nước Nam Dư công suất 60.000m3/ngày của TP Hà Nội. Lắp đặt hệ thống cấp nước Vụ Bản- Nam Định do chính phủ LUXEMBURG viện trợ, Khoan và xây dựng lắp đặt công nghệ hoàn chỉnh trạm cấp nước 1000m3/ ngày trường Đại học Y khoa Hà Nội, Khoan & xây lắp tuyến ống nước thô bãi giếng Thượng cát Hà Nội, Lắp đặt mạng lưới cấp nước Hải Phòng. Và Công ty thi công khoan giếng  và xây dựng lắp đặt  Dự án cấp thoát nước của thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Bắc ninh. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCBNV trong danh sách và lao động thuê ngoài xã hội, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. 
Năm 2008 Công ty đã được Bộ xây dựng và Tổng Liên đoàn Việt Nam tặng bằng khen và cờ thi đua. Mức tăng giá trị sản lượng hàng năm từ 10-12%. Lợi nhuận đạt từ  3,0 đến 3,5% doanh thu, trả cổ tức năm 2008 là 13%/năm tăng 1% so với năm 2007.

Thu nhập bình quân đầu người 2.200.000đ/ tháng.

3/ Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty


Công ty đã đặt ra các mục tiêu phấn đấu


+ Kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả, có uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

+ Tối đa hoá lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Khoan & xây lắy, xây dựng thương hiệu mạnh trong ngành xây dựng.
+ Công ty chủ động tăng vốn điều lệ trong năm tới.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+ Công ty sẽ từng bước phát triển Công ty theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, ban hành cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

+ Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc không ngừng đổi mới đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng được tốc độ phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Công ty theo hướng đa năng, đa dạng hoá sản phẩm nhằm giải quyết đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và đạt hiệu quả kinh tế cao.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm ( lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm...)

Năm 2008 là năm có nhiều diễn biến phức tạp của tình hình tài chính trong nước và quốc tế ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, lạm phát tăng cao các doanh nghiệp nói chung và các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói riêng gặp phải nhiều khó khăn thách thức . Trong bối cảnh khó khăn chung Công ty đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm cùng các giải pháp cụ thể duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo đời sống của CBCNV và đạt được những kết quả đáng khích lệ năm sau tăng hơn năm trước cụ thể:

Các chỉ tiêu tăng trưởng so với năm trước:










        Đơn vị tính: Tr.đ

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	Tỷ lệ % tăng so với năm 2007
	Giá trị tăng thêm

	1
	Doanh thu
	55.048
	74.267
	134,91
	19.219

	2
	Lợi nhuận
	1.941
	2.543
	131,01
	602

	3
	Nộp ngân sách
	2.842
	4.255
	149.71
	1.413

	4
	Tỷ lệ trả cổ tức
	12%
	13%
	1%
	100


2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch ( tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)
	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ % tăng so với kế hoạch

	1
	Tổng giá trị sản lượng thực hiện
	68.000
	83.446
	122,71

	2
	Tổng doanh thu đạt
	60.547
	74.267
	122,66

	3
	Tổng lợi nhuận đạt
	1.513
	2.543
	168,07

	4
	Tổng quỹ lương thực hiện
	10.898
	15.462
	141,87

	5
	Tổng số nộp ngân sách
	3.027
	4.255
	140,56


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm ( Những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...) 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục...)
Ngoài những việc sản xuất kinh doanh chính như hiện nay, trong những năm tới Công ty đang xây dựng kế hoạch mở rộng đầu tư làm đại lý cho các hãng sản xuất vật tư, thiết bị trong và ngoài nước phục vụ sản xuất tiêu dùng.  
Công ty sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao tay nghề chất lượng  trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phụ tùng phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước. 
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
- Kết quả kinh doanh năm 2008
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm tr​ớc

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	74.267.995.839 
	55.048.532.456 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu      
	02
	 
	 
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ   (10 = 01 - 02)
	10
	 
	74.267.995.839 
	55.048.532.456 

	4. Giá vốn hàng bán           
	11
	VI.27
	67.393.534.078 
	51.523.438.930 

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   (20 = 10 - 11)  
	20
	 
	6.874.461.761 
	3.525.093.526 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	129.282.749 
	43.423.163 

	7. Chi phí tài chính  
	22
	VI.28
	1.240.534.767 
	 

	   -Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	 
	1.240.534.767 
	 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	 
	 
	 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	3.219.449.840 
	1.666.158.209 

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                       [30 = 20 + ( 21 - 22) - (24 + 25)]
	30
	 
	2.543.759.903 
	1.902.358.480 

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	22.380.203 
	96.190.477 

	12. Chi phí khác
	32
	 
	13.631.111 
	57.101.301 

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	8.749.092 
	39.089.176 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán tr​ớc thuế                                         (50 = 30 + 40)
	50
	 
	2.552.508.995 
	1.941.447.656 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	VI.30
	9.381.161 
	 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	VI.30
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)
	60
	 
	2.543.127.834 
	1.941.447.656 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	 
	2.543 
	1.941 


· Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán
	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ tr​ớc
	Kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản
	 
	 

	
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)
	                             8,48 
	                        8,50 

	
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)
	                            91,52 
	                      91,50 

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	 
	 

	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn ( %)
	                            82,69 
	                      74,18 

	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn ( %)
	                            17,14 
	                      25,64 

	3
	Khả năng thanh toán
	 
	 

	
	- Khả năng thanh toán nhanh ( lần)
	                             0,89 
	                        1,12 

	
	- Khả năng thanh toán hiện hành ( lần)
	                             1,11 
	                        1,23 

	4
	Tỷ suất lợi nhuận
	 
	 

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (%)
	                             2,82 
	                        4,95 

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần ( %)
	                             3,53 
	                        3,42 

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu (%)
	                          19,41 
	                      25,43 


- Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến

* Năm 2008 doanh thu tăng 134,91% so với năm 2007 do các công trình thi công năm 2007 năm 2008 mới thu được và Công ty đã tham gia đấu thầu được nhiều các công trình, cũng do biến động giá cả thị trường nên doanh thu tăng đột biến. 

* Lợi nhuận tăng 131,01% so với năm 2007
- Các nguyên nhân làm cho lợi nhuận tăng hơn so với năm 2007 như sau:

+ Chỉ tiêu doanh thu tăng so với năm trước 134,91% là một nguyên  nhân làm cho lợi nhuận tăng lên tương ứng.

+ Một số các tài sản cố định của Công ty đã khấu hao hết nhưng vẫn hoạt động bình thường phục vụ thi công nhưng không phải chịu khấu hao và cho thuê tài sản công cụ dụng cụ cũng không chịu chi phí khấu hao nên đây cũng là 1 nguyên nhân làm tăng lợi nhuận so với năm trước.

+ Một phần doanh thu năm 2008, nhưng chi phí đã bỏ ra năm 2007, giá cả năm 2007 thấp hơn năm 2008, chi phí lãi vay năm 2007 thấp hơn năm 2008 do đó cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng hơn năm 2008.
+ Các công trình ký hợp đồng năm 2007 chuyển tiếp sang năm 2008 và hợp đồng mới đều được Công ty quan tâm về giá cả, công tác chuẩn bị vật tư đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt công tác thu hồi vốn và công nợ tốt làm giảm đáng kể chi phí lãi vay năm 2008 do đó cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận năm 2008 tăng lên.
+ Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế Công ty đã tiết kiệm chi tiêu bộ máy quản lý nên cũng góp phần tăng lợi nhuận.

Giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2008:

	
STT
	Nội dung
	Số dư​ đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ

	I
	Tài sản ngắn hạn
	63.096.198.572 
	47.028.959.077 

	1
	Tiền và các khoản t​ương đư​ơng tiền
	3.604.936.249 
	7.450.701.196 

	2
	 Các khoản đầu t​ tài chính ngắn hạn
	0 
	0

	3
	 Các khoản phải thu ngắn hạn
	46.854.464.755 
	35.066.162.225 

	4
	 Hàng tồn kho
	12.449.433.668 
	4.330.679.891 

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	187.363.900 
	181.415.765 

	II
	 Tài sản dài hạn                                                
	5.845.662.813 
	4.369.455.446 

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	0
	0

	2
	 Tài sản cố định
	4.927.381.056 
	4.089.033.180 

	 
	- Tài sản cố định hữu hình
	4.927.381.056 
	4.089.033.180 

	 
	-  Tài sản cố định thuê tài chính
	0 
	0 

	 
	- Tài sản cố định vô hình
	0 
	0 

	 
	-  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	0 
	0 

	3
	Bất động sản đầu t​
	0 
	0 

	4
	 Các khoản đầu t​ tài chính dài hạn
	0 
	0 

	5
	Tài sản dài hạn khác
	918.281.757 
	280.422.266 

	III
	 Tổng Cộng Tài Sản
	68.941.861.385 
	51.398.414.523 

	IV
	A. Nợ phải trả 
	57.005.565.729 
	38.126.607.033 

	1
	 Nợ ngắn hạn
	57.005.565.729 
	38.126.607.033 

	2
	 Nợ dài hạn
	0 
	0 

	V
	Vốn chủ sở hữu 
	11.936.295.656 
	13.271.807.490 

	1
	Vốn chủ sở hữu
	11.813.497.458 
	13.180.625.292 

	 
	- Vốn đầu t​ của chủ sở hữu
	10.000.000.000 
	10.000.000.000 

	 
	-  Thặng dư ​ vốn cổ phần
	0 
	0 

	 
	-  Vốn khác của chủ sở hữu
	0 
	0 

	 
	-  Cổ phiếu quỹ
	0 
	0 

	 
	-  Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	0 
	0 

	 
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	0 
	0 

	 
	- Các quỹ
	613.497.458 
	613.497.458 

	 
	- Lợi nhuận sau thuế ch​ưa phân phối
	1.200.000.000 
	2.567.127.834 

	 
	- Nguồn vốn đầu t​ XDCB
	0 
	0 

	2
	 Nguồn kinh phí và quỹ khác
	122.798.198 
	91.182.198 

	VI
	Tổng Cộng Nguồn Vốn 
	68.941.861.385 
	51.398.414.523 


· Những thay đổi về cổ đông/vốn góp. 

Năm 2008 Công ty có vốn điều lệ là: 10.000.000.000 đồng, trong đó vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam ( VIWASEEN) chiếm 56% vốn điều lệ = 5.600.000.000đồng, vốn của cổ đông chiến lược là 5,82% = 582.000.000 đồng, cổ đông khác 38,18%= 3.818.000.000đồng.

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông, công ty không có cổ phiếu dữ trữ, cổ phiếu quỹ và không có trái phiếu.


Năm 2008 Công ty trả cổ tức = 13%/năm (1.300đ/ cổ phần)

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh


Tình hình hoạt động của Công ty năm 2008 so với kế hoạch của Công ty và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước.










ĐVT: triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Tổng doanh thu 
	55.048
	60.547
	74.267

	2
	Tổng lợi nhuận 
	1.941
	1.513
	2.543

	3
	Tổng số nộp ngân sách
	2.842
	3.027
	4.255

	4
	Đầu tư thiết bị sản xuất
	22
	25
	33

	5
	Trả cổ tức
	12%
	13%
	13%


Qua bảng tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008 và kết quả thực hiện năm trước, Công ty đều có những bước tiến vượt bậc trên tất cả các chỉ tiêu. Những kết quả đạt được năm sau tăng hơn năm trước, đây cũng là sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo Công ty, tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng kinh doanh các sản phẩm, tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không ngừng tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc trả cổ tức cũng được tăng lên, năm 2008 Công ty đã trả cổ tức ở mức 13%/năm tăng so với năm trước 1%.
3.Những tiến bộ Công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

+ Về cơ cấu tổ chức: 
Hoàn thiện bộ máy phòng ban Công ty gồm 03 phòng chức năng, bao gồm: Tổ chức -lao động, phòng Kế hoạch - kỹ thuật, phòng Tài chính - kế toán và   Ban An toàn & Bảo hộ lao động; ban thi đua khen thưởng.


Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Đội, trực thuộc Công ty bao gồm: 05 đội xây lắp , 02 đội công trình khoan, 01 đội xây lắp điện.
+ Về chính sách quản lý:

Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc Công ty các phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty; các Đội trưởng các đội xây lắp.


Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính, Quản lý kỹ thuật- chất lượng; Quản lý an toàn và bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch, đơn giá - dự toán; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý vật tư - thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý các công trình giao khoán, quản lý về tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động.


Đã ban hành quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCK Nhà nước.


Vốn điều lệ hoạt động của Công ty xây dựng theo điều lệ mẫu của UBCK Nhà nước ban hành.


Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; theo quy định của Tổng Công ty và đặc điểm tình hình của đơn vị, trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong Công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty vận hành sản xuất được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mạng lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

- Các biện pháp kiểm soát.
Kiểm soát về kế hoạch: Hàng tuần, hàng tháng trên cơ sở kế hoạch đã đề ra của Công ty và kế hoạch chi tiết giao cho các đơn vị trong công ty, các phòng ban đều thường xuyên kiểm tra, đôn đốc (theo chức năng quyền hạn và nhiệm vụ đã phân cấp) có báo cáo thường xuyên cho Giám đốc điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch, các khoản chi phí trong giá thành sản phẩm đều được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch đã đề ra. Hàng tuần, quí, tháng Công ty đều tổ chức họp kiểm điểm kế hoạch sản xuất kinh doanh để có những biện pháp kịp thời điều chỉnh, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, và quản lý các chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm
Kiểm soát về an toàn lao động vệ sinh  công nghiệp và bảo hộ lao động đây là việc thường xuyên của Công ty; Ban An toàn và bảo hộ lao động do  Phó giám đốc điều hành làm trưởng ban và 1 cán bộ an toàn viên chuyên trách để giám sát công tác an toàn lao động trên tất cả công trường, tất cả các đơn vị trực thuộc ( đội) đều thành lập Ban an toàn lao động và bảo hộ lao động để kiểm soát công tác An toàn và bảo hộ lao  động.

Kiểm soát về chi phí  giá thành sản phẩm: Dựa trên các hồ sơ kỹ thuật và dự toán kinh tế của sản phẩm, căn cứ giá cả hợp đồng và giá cả thị trường vận dụng các định mức kinh tế, định mức kỹ thuật của quá trình tạo ra sản phẩm. Hàng tháng hoặc qua các giai đoạn thanh toán khối lượng công trình, Phòng kế hoạch kỹ thuật  báo cáo Giám đốc điều hành về các khối lượng công trình  đã lên hồ sơ thanh toán, khối lượng sản phẩm dở dang...và được tính bằng tiền theo giá bán. Phòng kế toán tài chính báo cáo Giám đốc điều hành về chi phí sản xuất của công trình đã chi ra. Qua đó Giám đốc điều hành luôn quản lý được giá thành sản phẩm để giảm chi phí vượt định mức.

Kiểm soát về tài chính: Đây là công tác thường xuyên liên tục, hàng tháng phòng Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan đều kiểm tra đối chiếu các khoản chi phí và công nợ liên quan đến giá thành sản phẩm nhằm quản lý chặt chẽ đến giá thành không bị thất thoát làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Công tác thu hồi vốn và công nợ được đặc biệt quan tâm của lãnh đạo công ty, phân rõ trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kiểm soát về thực hiện chế độ chính sách với người lao động bao gồm: về các chế độ về hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, BHXH... tất cả các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNV đều được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên theo đúng pháp luật hiện hành và quy chế của Công ty. Việc kiểm soát này do Phòng tổ chức có cán bộ chủ trì và đối chiếu với phòng ban liên quan khi cần thiết.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Trong tương lai Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, đa nghề, nhằm các lĩnh vực hỗ trợ cho nhau, tập trung chỉ đạo lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xuất khẩu, nâng cấp và thành lập một số công ty con, mở rộng lĩnh vực liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược, các bạn hàng lớn có năng lực để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
IV. Báo cáo tài chính 

Trong năm qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoan và xây dựng -VIWASEEN.3 đều được cơ quan quản lý Nhà nước như Cục thuế TP Hà nội, Thanh tra cục thuế  TP Hà nội, kiểm tra kiểm soát. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập tiến hành  bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
V- Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 
- Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty CP Khoan & XD- VIWASEEN.3 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán ( AASC).

- ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

Công ty Cổ phần Khoan & XD- VIWASEEN.3 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2008, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ phù hợp với số liệu tài chính trên sổ sách kế toán của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định có pháp lý liên quan đến công tác quản lý tài chính trong Doanh Nghiệp.
VI- Các Công ty có liên quan


- Năm 2008 vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khoan & Xây dựng- VIWASEEN.3 là 10.000.000.000đồng trong đó vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam ( VIWASEEN)  nắm giữ 56% vốn điều lệ bằng 560.000 cổ phần.

- Các Công ty là cổ đông chiến lược nắm giữ 5,82%vốn điều lệ bằng 58.200 cổ phần. 

- Các cổ đông khác nắm giữ 38,18%  vốn điều lệ bằng 381.800 cổ phần.
VII- Tổ chức và nhân sự:
· Cơ cấu tổ chức của Công ty.
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  Điện
· Tóm tắt lý lịch của cá nhân trong Ban điều hành
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Thường trú
	Ghi chú

	1
	Phạm Hữu Bảng
	1956
	KS Khoan
	Số 34, ngõ 118, phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Lê Thiện Hoà
	1958
	KS CTN
	Số 7 nghách 70 ngõ 29 Phố Khương Hạ TX - HN
	Giám đốc công ty (đến tháng 5/2008) 

	3
	Nguyễn Hữu Hành
	1963
	KSCTN
	Số 81 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng Trung Hoà- Cầu Giấy Hà Nội
	Giám đốc Công ty (từ tháng 5/2008)

	4
	Nguyễn Văn Sơn
	1958
	KS khoan
	Số 2 ngõ 127 đường Văn Cao Liễu Giai Ba Đình Hà nội
	Phó giám đốc Công ty

	5
	Quách Văn Thành
	1962
	KS KT XD
	Số 28B Lô 9 Định Công Hoàng Mai Hà nội
	Phó Giám đốc Công ty

	6
	Đỗ Xuân Bốn
	1958
	Cử nhân kinh tế
	Số 5 ngách 6/30 Phố Đội Nhân - Vĩnh Phúc - Ba Đnh Hà Nội
	Ké toán trưởng


· Trong năm có sự thay đổi Giám đốc Điều  hành:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Thường trú
	Ghi chú

	1
	Lê Thiện Hoà
	1958
	KS CTN
	Số 7 nghách 70 ngõ 29 Phố Khương Hạ TX - HN
	Giám đốc công ty (Miễn nhiệm ngày 6/5/08)

	2
	Nguyễn Hữu Hành
	1963
	KS CTN
	Số 81 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng Trung Hoà- Cầu Giấy Hà Nội
	Giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 6/5/08)



- Quyền lợi của Ban giám đốc: Tiền lương chính, lương năng suất và thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

- Số lượng cán bộ công nhân viên: 614 người

+ Cán bộ gián tiếp: 20 người      công nhân kỹ thuật: 88 người      thuê ngoài: 506 người

+ Chính sách đối với người lao động: Người lao động được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, tiền lương, trợ cấp khó khăn, tham quan du lịch, nghỉ lễ tết, nghỉ phép hàng năm và các quyền lợi khác theo hợp đồng đã ký kết với Công ty.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/ Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

Trong năm 2008 bầu bổ sung:



+ Ông Nguyễn Sỹ Khải - Phó Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty đầu tư XD Cấp thoát nước & Môi trường Việt Nam thành viên Hội Đồng quản trị Công ty thay Ông  Lê Thiện Hoà không tham gia Hội đồng quản trị nữa.


+ Ông Phạm Thanh Lâm - Phó phòng Kinh tế Thị Trường Tổng Công ty đầu tư XD Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam thành viên ban kiểm soát Công ty thay Ông Nguyễn Hải Đăng thôi không tham gia Ban kiểm soát nữa.

+ Còn các chức vụ khác vẫn giữ nguyên.

VIII- Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị Công ty.

1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên:
*Danh sách Hội đồng quản trị:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Thường trú
	Số cổ phần đại diện vốn Nhà nước
	Só cổ phần của cá nhân
	Ghi chú

	1
	Phạm Hữu Bảng
	1956
	Chủ tịch HĐQT
	Số 34, ngõ 118, phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
	110.000
	18.500
	 Trong ban điều hành Công ty

	2
	Nguyễn Hữu Hành
	1963
	Uỷ viên
	Số 81 ngõ 148 đường Trần Duy Hưng Trung Hoà- Cầu Giấy Hà Nội
	100.000
	25.200
	Trong ban điều hành Công ty

	3
	Thiều Quang Quyến
	1957
	Uỷ viên
	Số 301 Đội Cấn Liễu giai Ba Đình Hà Nội.
	100.000
	2.000
	Đại diện phần vốn Tổng Công ty VIWASEEN

	4
	Phạm Văn Thuấn
	1971
	Uỷ viên
	Phòng 302 Trắc Địa Bản đồ Láng Hạ Hà nội.
	100.000
	3.640
	Đại diện phần vốn Tổng Công ty VIWASEEN

	5
	Nguyễn Sỹ Khải
	1951
	Uỷ viên
	Số 64C Đội Cấn Ba Đình Hà nội
	100.000
	
	Đại diện phần vốn Tổng Công ty VIWASEEN



Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cá nhân HĐQT = 49.340 cổ phần = 4,934% vốn điều lệ.
*Ban Kiểm soát
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Thường trú
	Số cổ phần đại diện vốn Nhà nước
	Só cổ phần của cá nhân
	Ghi chú

	1
	Phạm Ngọc Tú
	1979
	Trưởng ban 
	Tổ 1 Khu 6 Quang Hanh Cảm Phả QUảng Ninh
	50.000
	200
	Đại diện phần vốn Tổng Công ty VIWASEEN

	2
	Lại Khắc Hoạt
	1951
	Uỷ viên
	Số 12 Ngõ 15 Phương mai Đống đa hà nội
	
	6.870
	Của cá nhân

	3
	Phạm Thanh Lâm
	1976
	Uỷ viên
	
	
	o
	


* Thành viên HĐQT  không điều hành.
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Thường trú
	Số cổ phần đại diện vốn Nhà nước
	Só cổ phần của cá nhân
	Tổng cộng

	1
	Thiều Quang Quyến
	1957
	Uỷ viên
	Số 301 Đội Cấn Liễu giai Ba Đình Hà Nội.
	100.000
	2.000
	102.000

	2
	Phạm Văn Thuấn
	1971
	Uỷ viên
	Phòng 302 Trắc Địa Bản đồ Láng Hạ Hà nội.
	100.000
	3.640
	103.640

	3
	Nguyễn Sỹ Khải
	1951
	Uỷ viên
	Số 64C Đội Cấn Ba Đình Hà nội
	100.000
	
	100.000


- Trong năm 2008 Công ty đã trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm không tham gia trực tiếp điều hành.
- Hiện nay các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành Công ty chưa chuyển nhượng, giao dịch cổ phiếu.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn 
2.1 Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước
            - Gồm:          + 113 cá nhân bằng 381.800 cổ phần chiếm 38,18%
                                  + 03 nhà cổ đông chiến lược bằng: 58.200 cổ phần chiếm 5,82%
                   - Thành viên góp vốn là cổ đông lớn: Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam ( VIWASEEN) 560.000 cổ phần chiếm 56%.
2.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài: Không có


TM Hội Đồng quản trị




Chủ tịch




(đã ký)


     Phạm Hữu Bảng






























































































